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 CTCP Công Nghiệp Vĩnh Tường

(Tiếp theo kỳ trước)

Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng số 
liệu của 143 doanh nghiệp 
đang niêm yết trên TTCK 
Việt Nam, có chi trả cổ tức đầy 
đủ trong ba năm 2007-2009. 
Tất cả số liệu tài chính được 
lấy từ báo cáo tài chính, bản 
cáo bạch, thông báo chi trả 
cổ tức của các doanh nghiệp 
được công bố trên website của 
các công ty chứng khoán. Như 
vậy mỗi doanh nghiệp được 
theo dõi qua ba năm (3 quan 
sát) và các biến được theo dõi 
tương ứng theo từng quan sát, 
tổng cộng có 429 quan sát.

Kết quả thực nghiệm của 
nghiên cứu

Bảng 1 tóm tắt kết quả thống 
kê mô tả các biến trong mô 
hình DPR có giá trị trung 
bình là 15.934%, cao nhất 
là 40% và thấp nhất là 3%. 
DPM thể hiện cách thức chi 
trả cổ tức của doanh nghiệp 
bằng tiền mặt hoặc chi trả 
bằng hình thức kết hợp giữa 
tiền mặt và cổ phiếu hoặc chi 
trả bằng cổ phiếu, có giá trị 
trung bình gần 0,883. DFL 

tương đối cao, trung bình 
khoảng 0,472, cao nhất là 
0,873 và thấp nhất là 0,006. 
EPS bình quân của các doanh 
nghiệp trên TTCK Việt Nam 
là 3,430; doanh nghiệp có lợi 
nhuận trên mỗi cổ phiếu lớn 
nhất là 18,703 và thấp nhất là 
0,138. ROE bình quân của các 
doanh nghiệp niêm yết trên 
TTCK Việt Nam là 16,82%, 
trong đó doanh nghiệp có 
ROE cao nhất là 81,28% và 
thấp nhất là 0,283%. SIZE có 

giá trị bình quân là 5,457, lớn 
nhất là 7,093 và thấp nhất là 
4,249.

Bảng 2 cho thấy, đa số các 
cặp biến không xảy ra hiện 
tượng đa cộng tuyến trong 
mô hình nghiên cứu. Tuy 
nhiên, giữa EPS và ROE, 
DPS và EPS, DPS và ROE 
có thể có hiện tượng đa 
cộng tuyến xảy ra. Để khắc 
phục hiện tượng đa cộng 
tuyến này, ta có thể loại trừ 

Bảng 1: Bảng mô tả thống kê các nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp

Nguồn: Kết quả truy suất từ SPSS.

 Quan sát Trung 
bình Trung vị Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch 

chuẩn 
PBV 429 2,221 1,531 11,854 0,336 1,914 
DPR 429 15,934 15 40 3 5,981 
DPM 429 0,883 1 1 0 0,321 
DFL 429 0,472 0,496 0,873 0,006 0,225 
EPS 429 3,430 3,148 18,703 0,138 2,333 
ROE 429 16,823 15,552 81,286 0,284 9,511 
SIZE 429 5,457 5,453 7,093 4,249 0,554 

Bảng 2: Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình

Nguồn: Kết quả truy suất từ SPSS.

 PBV DPS DPM DFL EPS ROE SIZE 
PBV 1       
DPR 0,1287 1      
DPM -0,046 -0,039 1     
DFL 0,1163 -0,053 0,0308 1    
EPS 0,1297 0,5454 -0,025 0,0786 1   
ROE 0,3683 0,4338 0,0082 0,1771 0,5249 1  
SIZE 0,0285 0,0799 0,0525 0,2171 0,0915 -0,01 1 
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một trong hai biến trong mô 
hình chạy hồi quy. Kết quả 
thể hiện trong mô hình 02 là 
thể hiện loại trừ EPS và ROE 
trong mô hình để kiểm tra 
DPS. Mô hình 03 là loại trừ 
biến ROE để kiểm tra EPS. 
Trong mô hình 04 chúng ta 
đưa hết các biến vào để xem 
xét và kết quả cho thấy EPS 
và ROE có hiện tượng đa cộng 
tuyến xảy ra.

Bảng 3 cho thấy kết quả hồi 
quy về tác động của CSCT 
đến giá trị doanh nghiệp. 
Theo kết quả nghiên cứu tại 
Bảng 3, có 5 biến tác động 
đến giá trị doanh nghiệp có 
ý nghĩa thống kê: DPR có ý 
nghĩa thống kê ở mức 1% ở 
mô hình 01, 02; có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5% đối với 
mô hình 03 và mức 10% trong 
mô hình 04; DPM không có 
ý nghĩa thống kê; DFL có 

ý nghĩa thống kê ở mức 1% 
trong mô hình 02 và mức 5% 
trong mô hình 03; EPS có 
ý nghĩa thống kê ở mức 1% 
trong mô hình 04 và mức 5% 
trong mô hình 03; ROE có 
ý nghĩa thống kê ở mức 1% 
trong mô hình 04; SIZE có 
ý nghĩa thống kê ở mức 1% 
trong mô hình 04 và mức 10% 
trong mô hình 02, 03. Tuy 
nhiên, biến hình thức chi trả 

cổ tức không có ý nghĩa thống 
kê, nên không thể giải thích 
tác động của biến này đến giá 
trị doanh nghiệp.
Kết quả phân tích hồi quy của 
từng biến như sau: 
DPR trong cả mô hình hồi quy 
01, 02 có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%, trong mô hình 03 có 
ý nghĩa thống kê ở mức 5% 
và đối với mô hình 04 biến 
tỷ lệ chi trả cổ tức có ý nghĩa 
thống kê ở mức 10%.  Hệ số 

hồi quy của DPR trong cả 
bốn mô hình đều mang dấu 
dương (+). Dấu của hệ số hồi 
quy mang dấu dương (+) thể 
hiện quan hệ đồng biến với 
giá trị doanh nghiệp, thỏa 
kỳ vọng của mô hình nghiên 
cứu. Nếu các điều kiện khác 
không thay đổi thì khi doanh 
nghiệp chi trả cổ tức càng cao 
thì giá trị doanh nghiệp càng 
gia tăng.

Kết quả này phù hợp với 
mô hình của Myron Gordon 
(1963) và chỉ ra sự tác động 
của tỷ lệ chi trả cổ tức đến giá 
trị của các doanh nghiệp trên 
TTCK Việt Nam. Kết quả 
này cũng giống với kết quả 
nghiên cứu của Walter (1963) 
và Gordon (1962).

Các doanh nghiệp có xu hướng 
muốn duy trì mức cổ tức cao để 
tạo lòng tin cho các nhà đầu 
tư, từ đó tác động nâng cao 
giá trị doanh nghiệp. CSCT ở 
một số doanh nghiệp đang trở 
thành công cụ để đánh bóng 
hình ảnh. Các doanh nghiệp 
luôn cố giữ tốc độ tăng trưởng 
(theo tài sản hoặc doanh 
thu) trên mức trung bình để 
chứng minh một cách thuyết 
phục rằng việc tái đầu tư của 
doanh nghiệp sẽ tạo ra một 
suất sinh lợi cho nhà đầu tư 
lớn hơn là việc trả cổ tức, có 
nghĩa là khi doanh nghiệp 
tăng trưởng chậm nghĩa là 
các cơ hội đầu tư trong tương 
lai không triển vọng lắm, giá 
cổ phiếu sẽ không tăng nhiều 
và lúc này doanh nghiệp nên 
chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Bảng 3: Kết quả hồi quy của mô hình nghiên cứu

Ghi chú: *** ý nghĩa ở mức 1%, ** ý nghĩa ở mức 5%, ý nghĩa ở mức 10%.
Nguồn: Kết quả truy suất từ SPSS.

 
Mô hình 01 Mô hình 02 Mô hình 03 Mô hình 04 

Hệ số Std. 
Error Hệ số Std. 

Error Hệ số Std. 
Error Hệ số Std. 

Error 
Hằng số 0,739*** 0,270 -0,737 0,665 -0,692 0,662 -1,565** 0,616 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 
(DPR) 0,048*** 0,010 0,048*** 0,010 0,031** 0,010 0,021* 0,011 

Cách thức chi trả cổ 
tức (DPM) 0,054 0,198 0,0158 0,196 0,017 0,195 -0,075 0,179 

Đòn bẩy tài chính 
(DFL)   0,813*** 0,286 0,731** 0,286 0,2295 0,2692 

Quy mô (SIZE)   0,2014* 0,117 0,195* 0,116 0,341*** 0,108 
Lợi nhuận trên mỗi cổ 
phiếu (EPS)     0,078** 0,032 -0,148*** 0,039 

Lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu (ROE)       0,081*** 0,009 

Biến kiểm soát năm 
(Biến giả) Có kiểm soát Có kiểm soát Có kiểm soát Có kiểm soát 

R bình phương (R-
squared) 0,5336 0,5485 0,5548 0,6252 

R bình phương điều 
chỉnh (Adjusted R-
squared) 

0,5292 0,5421 0,5474 0,618 

Log likelihood -723,2 -716,2 -713,2 -676,3 

Thống kê F (F-statistic) 121,2966 85,44026 74,94813 87,56659 

Mức ý nghĩa của F  0,000 0,000 0,000 0,000 
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Thực tế, khi đầu tư vào một cổ 
phiếu, đối với một số nhà đầu 
tư thì sự tăng trưởng từ giá cổ 
phiếu (giá trị doanh nghiệp) là 
yếu tố quan trọng hàng đầu. 
Tuy nhiên, một số nhà đầu 
tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng 
cần có thu nhập từ hoạt động 
hàng ngày lại quan tâm chủ 
yếu đến cổ tức trên cổ phiếu và 
quá trình tăng ổn định của cổ 
tức được trả. Do đó, các doanh 
nghiệp thường không muốn 
phải giảm tỷ lệ chi trả cổ tức 
hay cổ tức không ổn định, vì có 
thể ảnh hưởng đến quyết định 
của các nhà đầu tư trong tương 
lai, đồng thời ảnh hưởng tác 
động xấu đến giá trị của doanh 
nghiệp trên thị trường.

Khi một doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong năm và quyết 
định trả cổ tức vượt quá mức 
lợi nhuận (thay vì không trả 
cổ tức) thì chính sách này chỉ 
áp dụng trong ngắn hạn, trong 
trường hợp này phải có căn 
cứ để khẳng định, lợi nhuận 
nhanh chóng hồi phục và đạt 
mức cao hơn so với cổ tức, vì 
CSCT gia tăng vững chắc được 
xem như là một dấu hiệu mạnh 
mẽ nhất cho thấy doanh nghiệp 
đang tiếp tục thành công.

DPM trong bốn mô hình hồi 
quy có P-value > 0,1 nên không 
có ý nghĩa thống kê. Như vậy 
từ kết quả nghiên cứu có thể 
thấy rằng, cách thức chi trả 
cổ tức của các doanh nghiệp 
Việt Nam không tác động 
đến giá trị doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp chi trả cổ tức 
bằng tiền hoặc hoặc kết hợp 

chi trả bằng tiền mặt và cổ 
phiếu, cũng như chi trả bằng 
cổ phiếu sẽ không làm thay 
đổi giá trị doanh nghiệp.
DFL trong mô hình hồi quy 
02 có ý nghĩa thống kê ở mức 
1% và trong mô hình 03 có 
ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
Hệ số hồi quy DFL trong cả 
hai mô hình đều dương thể 
hiện quan hệ đồng biến với 
giá trị doanh nghiệp, nghĩa 
là tỷ số nợ của doanh nghiệp 
càng tăng thì làm tăng giá 
trị doanh nghiệp.

EPS trong mô hình 03 có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% và 
trong mô hình 04 có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%. Hệ số hồi 
quy của EPS là 0,078. Hệ số 
hồi quy mang dấu (+) thể hiện 
quan hệ đồng biến với giá trị 
doanh nghiệp; nghĩa là lợi 
nhuận trên mỗi cổ phiếu của 
doanh nghiệp tăng, sẽ là yếu 
tố tác động làm tăng giá trị 
doanh nghiệp; kết quả này 
cũng phù hợp với các kết quả 
nghiên cứu của một số nghiên 
cứu. Theo Trần Đức Nam 
(2010), chỉ số EPS biến động 
có ảnh hưởng lớn tới giá cổ 
phiếu, các nhà đầu tư rất quan 
tâm đến chỉ số EPS. Raigopal 
và đồng tác giả (2007) cũng 
cho rằng trên thực tế phản 
ứng của thị trường khi EPS 
của doanh nghiệp càng cao 
thì giá cổ phiếu của doanh 
nghiệp đó càng tăng mạnh, 
tức là giá trị doanh nghiệp 
càng gia tăng.
ROE trong mô hình 04 có ý 
nghĩa thống kê ở mức 1%. Hệ 
số hồi quy của biến lợi nhuận 

ròng trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) là 0,081. Hệ số hồi quy 
mang dấu (+), tức là quan hệ 
đồng biến với giá trị doanh 
nghiệp, nghĩa là lợi nhuận 
ròng trên vốn chủ sở hữu của 
doanh nghiệp càng tăng thì 
làm tăng giá trị doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, kết quả này khó có 
thể kết luận về mối quan hệ 
này vì có thể có hiện tượng đa 
cộng tuyến xảy ra giữa EPS 
và ROE.

SIZE trong mô hình 04 có ý 
nghĩa thống kê ở mức 1% và 
trong mô hình 02 và 03 có ý 
nghĩa thống kê ở mức 10%. 
Hệ số hồi quy của SIZE mang 
dấu (+) trong cả ba mô hình 
hồi quy 02, 03 và 04 cho thấy 
quy mô của doanh nghiệp càng 
lớn tác động làm tăng giá trị 
doanh nghiệp càng nhiều.

Kết luận và gợi ý giải pháp

Nghiên cứu này nhằm xem 
xét và phân tích sự ảnh 
hưởng của CSCT đến giá trị 
của các doanh nghiệp đối với 
các doanh nghiệp đang niêm 
yết trên TTCK Việt Nam, 
cụ thể là: nghiên cứu mối 
quan hệ giữa CSCT và giá 
trị doanh nghiệp; nghiên cứu 
mức độ tác động của CSCT 
đến giá trị doanh nghiệp. 
Một số phát hiện chính yếu 
như sau: tỷ lệ chi trả cổ tức 
có quan hệ đồng biến với sự 
gia tăng giá trị doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp có tỷ lệ chi 
trả cổ tức càng cao thì giá trị 
doanh nghiệp càng gia tăng 
và ngược lại. Tuy nhiên, cách 
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thức chi trả cổ tức không có ý 
nghĩa thống kê, nghĩa là các 
doanh nghiệp dù chi trả cổ 
tức dưới hình thức tiền mặt 
hoặc bằng hình thức kết hợp 
tiền mặt và cổ phiếu, hoặc 
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 
cũng không làm thay đổi giá 
trị doanh nghiệp.

Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức 
ảnh hưởng đến giá trị doanh 
nghiệp nên một doanh nghiệp 
có thu nhập ổn định thường 
sẽ có khả năng chi trả cổ tức 
ổn định. Doanh nghiệp cần 
phải dự tính trước nhằm chủ 
động trong việc hoạch định 
dòng tiền và lập kế hoạch 
chi trả cổ tức cho các cổ đông 
hiện hữu để làm gia tăng giá 
trị doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư luôn có khuynh 
hướng lựa chọn các doanh 
nghiệp có tình hình hoạt 
động kinh doanh tốt để đầu 
tư dài hạn, do đó vận dụng 
CSCT tốt sẽ làm gia tăng giá 
trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
đề tài này chưa nghiên cứu 
việc xác định tỷ lệ chi trả cổ 
tức hợp lý, đây là nhược điểm 
của đề tài và sẽ nghiên cứu 
tiếp trong những đề tài sauª
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